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nghị quyết

đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty cổ phần xây dựng điện vneco 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngaỳ 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8 ngày 27 tháng 02 năm 2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 được tổ chức tại: Khách sạn Cao Nguyên 65 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  ngày 27/02/2011 với 51 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 1.093.266 cổ phần bằng 91,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/vốn điều lệ.

đại hội đồng cổ đông

 Công ty cp xây dựng điện vneco 8

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
1. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
ĐHĐCĐ đã nghe trình bày và thông qua báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu    24.000 triệu đồng.

Tổng doanh thu:                     37.800 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế:                  3.420 triệu đồng.

Thu nhập bình quân đầu nguời : 3.500.000 đồng/ người/tháng.

Tỷ lệ cổ tức trên một cổ phần: 12% năm

Phần biểu quyết :

· Đồng ý:  982.801 cổ phần chiếm  89,90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 110.465 cổ phần chiếm 10,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2010:

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày và thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty kiểm toán AISC kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Tổng tài sản:
38.191.582.341 đồng.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
12.000.000.000 đồng.

Doanh thu: 
                             32.132.020.232 đồng.

Lợi nhuận sau thuế:                      
1.590.719.802 đồng.

Phần biểu quyết :

· Đồng ý: 1.082.958 cổ phần chiếm 99,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý:10.308 cổ phần chiếm 0,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: 
                 2.132.018.072 đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 
                     541.298.270 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 
1.590.719.802 đồng.

- Trích lập các quỹ 15% lợi nhuân sau thuế và phân phối như sau:

+ Trích 3% quỹ đầu tư phát triển :            
47.721.594 đồng.

+ Trích 5% quỹ dự phòng tài chính:         
79.535.990 đồng.

+ Trích 2% quỹ phúc lợi: 
            31.814.396 đồng.

+ Trích 2,5% quỹ khen thưởng: 
              39.767.995 đồng.

+ Trích 2,5% thù lao HĐQT, BKS                            39.767.995 đồng.

- Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:            
   1.352.111.832 đồng.

- Tỷ lệ lợi tức trên 1 cổ phần:                             
  11,27% năm.

Phần biểu quyết :

· Đồng ý:  1.093.266 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:

Một số nội dung chủ yếu của báo cáo: 

Trong năm 2010 HĐQT, Ban giám đốc đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

Nhìn chung năm 2010, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Các quy trình hoạt động đều tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, chế độ giao ban vận hành tốt, kịp thời phát hiện các vấn đề, đưa ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp.

BKS đồng ý cơ bản với các báo cáo đánh giá về hoạt động SXKD của Công ty, đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2010.

Phần biểu quyết :

· Đồng ý: 1.001.457 cổ phần chiếm 91,60 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý:84.444 cổ phần chiếm 7,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến:7.365 cổ phần chiếm 0,68  % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn mới sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu theo giấy chứng nhận chào bán số 10/GCN-UBCK, ngày 20 tháng 01 năm 2011.
Phần biểu quyết :

· Đồng ý: 1.074.430 cổ phần chiếm 98,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 18.836 cổ phần chiếm 1,72  % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3: Thông qua công tác đầu tư năm 2011:

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện nội dung các nghị quyết số ; 01/2010/NQ/ĐHĐCĐ ngày 27/03/2010 và nghị quyết số 08 NQ/VNECO8-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2010 gồm : Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy BTLT ; mua sắm dụng cụ chuyên ngành xây lắp điện ; mua xe vận chuyển cột khi có thời cơ và điều kiện thích hợp.
Phần biểu quyết :

· Đồng ý:   966.479 cổ phần chiếm  88,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 108.131 cổ phần chiếm 9,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến:18.656 cổ phần chiếm 1,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trích nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty để đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ SXKD trong năm 2011. Nếu như trong năm 2011 không sử nguồn quỹ đó thì chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
Phần biểu quyết :

· Đồng ý:   1.069.579 cổ phần chiếm 97,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 23.687 cổ phần chiếm 2,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định đầu tư vào khu đất 07 Nguyễn Thị Định tùy theo điều kiện thực tế và phù hợp với khả năng của Công ty.
Phần biểu quyết :

· Đồng ý:   1.093.266 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Chuyển trụ sở làm việc của Công ty về tại 07 Nguyễn Thị Định, TP. Buôn Ma Thuột trong năm 2011.

Phần biểu quyết :

· Đồng ý:   704.923 cổ phần chiếm 64,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 388.343 cổ phần chiếm 35,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2011 của Công ty:

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, qua đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty đã tìm hiểu một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế 

3. Công ty TNHH kiểm toán (FAC)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, có cấp phép hoạt động hành nghề hợp pháp.

 Nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Phần biểu quyết :

· Đồng ý: 1.008.822 cổ phần chiếm 92,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 84.444 cổ phần chiếm 7,72 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất hủy hồ sơ đăng ký giao dịch tại sàn Upcom và thống nhất  uỷ quyền cho HĐQT lập hồ sơ niêm yết, chọn thời điểm thích hợp  và các công việc liên quan khác để niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội tương ứng với mức vốn mới sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu theo giấy chứng nhận chào bán số 10/GCN-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2011.

Phần biểu quyết :

· Đồng ý: 1.074.430 cổ phần chiếm 98,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 18.836 cổ phần chiếm 1,72 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6: Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc trích thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty với mức trích là 2,5% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2011, nếu lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 thì mức trích thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được tăng thêm 3% lợi nhuận sau thuế tăng thêm đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

Phần biểu quyết :

· Đồng ý:  984.836 cổ phần chiếm 90,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 108.430 cổ phần chiếm 9,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

ĐHĐCĐ đồng ý việc Chủ tịch HĐQT được kiêm chức danh Giám đốc điều hành Công ty.

Phần biểu quyết :

·  Đồng ý:989.502 cổ phần chiếm 90,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không đồng ý: 103.764 cổ phần chiếm 9,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

· Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và những người có liên quan thực hiện những công việc được ĐHĐCĐ uỷ quyền trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật Nhà nước.
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